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ABSTRACT 

Ortho unsaturated polyester/silicafume composite were prepared by high rate mixing with 
unchangeable temperature, then using ultrasound wave and vacuum to eliminate bubbles. 
Dispersion of the silicafume was characterized by viscosity, SEM and TGA. The results showed 
that viscosity of composition and dispersion level of silicafume depend on time and speed of 
mixing. The best mechanical properties were obtained at silicafume content 1.5 wt%. 

 
I - MỞ ĐẦU 

Silicafum là oxit silic siêu mịn ở dạng vô 
định hình thu hồi từ khói lò chế tạo thép silic 
hoặc ferosilic. Silicafum đã được sử dụng nhiều 
trong công nghiệp sản xuất sơn, nhựa bởi lẽ 
chúng được coi là chất độn gia cường có khả 
năng làm tăng độ cứng, bền cào xước, mài 
mòn,... [1]. Tuy nhiên, để đạt được những tính 
chất mong muốn thì khó khăn lớn nhất là làm 
sao phân tán đồng nhất silicafum trong nền nhựa 
do ái lực giữa các hạt lớn luôn có khuynh hướng 
tạo thành các tập hợp hạt. Để tăng khả năng 
phân tán thì khuấy trộn ở tốc độ cao là một 
phương pháp thông dụng nhất, ngoài ra có thể 
sử dụng chất liên kết silan để tạo cho bề mặt hạt 
silicafum tiếp xúc lớn hơn làm gia tăng liên kết 
giữa hạt độn và nền nhựa [2]. 

Trong công trình nghiên cứu này, đã tập 
trung vào nghiên cứu qui trình chế tạo và các 
đặc tính của hỗn hợp nhựa octo polyeste không 

no và silicafum khi chưa có chất liên kết. 

II - THỰC NGHIỆM 

1. Nguyên liệu 

- Nhựa octo polyeste không no 2508 PT-WV 
của Hàn Quốc có chỉ số axit 14 mg KOH/g, độ 
nhớt (200C) 260 cP. 

- Chất xúc tác metyl etyl keton peroxyt 
(MEKP) của Hàn Quốc. 

- Chất xúc tiến octoat coban 10% của Nhật 
Bản. 

- Silicafum dạng nén của Trung Quốc có 
phân bố kích thước hạt trình bày trên hình 1. 

2. Phương pháp thực nghiệm 

- Qui trình chế tạo: vừa cho silicafum vào 
vừa khuấy từ từ cho đến khi bột phân tán hết 
trong nhựa, tiếp đó khuấy ở tốc độ cao có ổn 
định nhiệt, sau khoảng thời gian xác định mang 
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đi siêu âm. Sau khi cho chất xúc tác vào thì 
khuấy đều, hút chân không và cuối cùng mang 
đi đổ mẫu trên khuôn Teflon phục vụ xác định 
các tính chất của vật liệu. 

- Phân bố kích thước hạt được xác định trên 
máy LS 320-COULTER của Hoa Kỳ với dải đo 
tõ (0,04 ÷ 2.000) µm. 

- Độ nhớt được xác định theo tiêu chuẩn 
DIN 53018 đo trên nhớt kế Broockfield dạng 
RVT của Hoa Kỳ. 

- ảnh SEM của vật liệu được chụp trên máy 
hiển vi điện tử quét Jeol JSM 6360 LV (Nhật 

Bản). 

- Độ bền kéo xác định theo tiêu chuẩn ISO 
527-1993, đo trên máy INSTRON 3382 (Mỹ). 

- Độ bền uốn xác định theo tiêu chuẩn ISO 
178-1993, đo trên máy INSTRON 3382 (Mỹ). 

- Độ bền nén xác định theo tiêu chuẩn ISO 
604-1993, đo trên máy INSTRON 3382 (Mỹ).  

- Độ mài mòn xác định theo tiêu chuẩn ISO 
9352-1995 đo trên máy Taber model 519-1 
(Anh), bánh mài CS10, chu kỳ 1.000 vòng. 

- Phân tích nhiệt khối lượng (TGA, DSC) 
trên máy STA 409 PC/PG của hãng NETZSCH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Phân bố kích thước hạt của silicafum 
 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

Silicafum có kích thước hạt từ 0,1 ÷ 0,2 µm, 
diện tích bề mặt riêng (BET) 20 m2/g và bề mặt 
phẳng nhẵn không xốp, điều này có thể kích 
hoạt làm gia tăng tương tác vật lý giữa chúng và 
nền nhựa polyme. Bề mặt silicafum tồn tại các 
nhóm silanol và siloxan. Các nhóm silanol tạo 
liên kết hidro với nhau hình thành cấu trúc tập 
hợp hạt như sau: 

 
Các liên kết này kéo giữ các hạt silica riêng

lẻ kết tụ lại cùng với nhau và cấu trúc tập hợp đó 
duy trì không thay đổi thậm chí dưới các điều 
kiện khuấy trộn tốt nhất nếu như không có sự 
tương tác mạnh giữa silica và nền nhựa [3].  

Kết quả khảo sát về thời gian và tốc độ 
khuấy cho thấy, ở thời gian khuấy 2 giờ và tốc 
độ khuấy 1.000 vòng/phút, polyme chưa thẩm 
thấu hết vào trong hạt độn (0,5 PKL so với 
nhựa), các cấu trúc tập hợp hầu như giữ nguyên, 
không bị phân tách. Sau 6 giờ khuấy ở tốc độ 
4.000 vòng/phút đã có thể phân tách cấu trúc tập 
hợp hạt và các tập hợp được phân chia phân bố 
đều hơn trong nền polyme. Kết quả đo độ nhớt 
đã chỉ ra rằng, độ nhớt của hỗn hợp phụ thuộc 
vào thời gian, tốc độ khuấy và tăng lên hai lần. 
ảnh SEM (hình 2) cho thấy hạt silicafum đã 
phân bố đồng đều hơn, các tập hợp hạt nhỏ hơn 
nhiều so với khi khuấy ở tốc độ thấp trong thời 
gian ngắn. 

Như vậy, thời gian khuấy dài đã làm tăng 
diện tích tiếp xúc các hạt silicafum với nhựa nền 
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và tốc độ khuấy lớn đã ngăn cản và phân tách 
các cấu trúc hạt kết tụ. Điều này cũng thể hiện 
rõ khi độ bền kéo, độ bền nén, độ bền uốn, độ 
bền va đập đều tăng và độ mài mòn giảm xuống. 

ở điều kiện khuấy tốc độ 4.000 vòng/phút 
trong 6 giờ, khi tăng hàm lượng silicafum (0,5 
đến  2,5) PKL thì độ nhớt của hỗn hợp tăng 
tuyến tính theo hàm lượng độn (hình 3). 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 2: ảnh SEM của mẫu với thời gian và tốc độ khuấy khác nhau 
(a) 2.000 vòng /phút trong 2 giờ; (b) 4.000 vòng/phút trong 6 giờ 
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Hình 3: Sự thay đổi độ nhớt của hỗn hợp nhựa theo hàm lượng silicafum 

 
Từ hình 3 cho thấy, khi có mặt silicafum chỉ 

với một lượng rất nhỏ (0,25 PKL) độ nhớt của 
hỗn hợp cũng đã tăng gần gấp đôi. Sự gia tăng 
độ nhớt là do trong quá trình chuyển động các 
hạt hoặc tập hợp hạt trượt lên nhau làm tăng lực 
ma sát nội, vì thế khi tăng hàm lượng silicafum 
thì độ nhớt của hỗn hợp cũng tăng lên.  

2. Các đặc trưng của vật liệu polyme 
compozit gia cường silicafum khi chưa có 
chất liên kết 

Các mẫu compozit được ký hiệu như sau: 

- S0: mẫu trống. 

- S0,5: mẫu chứa 0,5 PKL silicafum. 

- S1,5: mẫu chứa 1,5 PKL silicafum. 

- S2,5: mẫu chứa 2,5 PKL silicafum. 

Bảng 1 trình bày các tính chất cơ học của 4 
mẫu trên. 

Số liệu bảng 1 cho thấy, chỉ thêm với một 
lượng rất nhỏ silicafum trong điều kiện khuấy 
trộn 4.000 vòng/phút trong 6 giờ thì hầu hết các 
tính chất cơ học đều tăng. Sự tăng này là do 
compozit chứa silicafum đã có sự phân tán và sự 
dính kết bề mặt tốt, vì thế khi tác dụng ứng suất 
thì lực tác dụng chuyển đến các hạt silicafum 
thông qua liên kết pha và các hạt silicafum này 
trở thành tác nhân nhận ứng suất đó. Tính chất 
cơ học tối ưu xuất hiện ở tỉ lệ silicafum là 1,5 

(a) (b) 
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PKL và ở hàm lượng cao hơn thì tính chất cơ 
học giảm xuống. Điều này xảy ra là do sự phân 
bố của hạt làm gia tăng xu hướng kết tụ các hạt 
ở mức độ cao hơn. 

ảnh SEM (hình 4) chỉ ra rằng, khi không có

silicafum thì bề mặt bị bẻ gãy của mẫu phẳng, 
nhẵn không đồng đều và tồn tại nhiều lỗ rỗng 
rất rõ nét (hình 4a). Tuy nhiên, khi có mặt 
silicafum, bề mặt bị bẻ gãy của mẫu đã thay đổi 
hoàn toàn, giảm các lỗ rỗng (hình 4b, 4c). 

 
Bảng 1: Các tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit gia cường bằng silicafum 

Mẫu 
Độ bền kéo, 

MPa 
Độ giãn dài 
khi đứt, % 

Độ bền nén, 
MPa 

Độ bền uốn, 
MPa 

Độ mài mòn, 
mg /1000 vòng 

S0 42,7 4,43 91,9 81,7 60,6 
S0,5 43,1 4,68 92,2 82,0 58,6 
S1,5 45,5 5,84 100,2 88,6 54,0 
S2,5 39,5 4,40 87,7 77,8 56,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (a)                                                  (b)                                                (c) 

Hình 4: ảnh SEM của vật liệu polyme compozit với hàm lượng silicafum khác nhau 
(a) 0 PKL silicafum; (b) 1,5 PKL silicafum; (c) 2,5 PKL silicafum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 (a)        (b) 

Hình 5: TGA và DSC của vật liệu polyme compozit có và không có silicafum 
(a) mẫu không có silicafum; (b) mẫu chứa 1,5 PKL silicafum 

 
Sự có mặt của silicafum phân tán đồng đều 

trong nền nhựa polyeste không no làm gia tăng 
đáng kể diện tích tiếp xúc bề mặt và gia tăng 

liên kết với nền, vì thế ứng xử nhiệt trên hình 5 
cho thấy nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg) của mẫu có 
silicafum (hình 5b) cao hơn mẫu trống (hình 
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5a). Đặc biệt là mẫu chứa silicafum có độ bền 
nhiệt lớn hơn mẫu trống, tại nhiệt độ 520oC thì 
mẫu trống bị phân hủy 91,13% còn mẫu có 
silicafum bị phân hủy thấp hơn 90,65%.  

IV - KẾT LUẬN 

Khả năng phân tán silicafum trong nền nhựa 
polyeste không no tốt nhất với tốc độ khuấy 
4.000 vòng/phút trong 6 giờ. Việc đưa silicafum 
chỉ với lượng rất nhỏ đã làm tăng đáng kể độ 
nhớt của hỗn hợp nhựa và độ nhớt tăng tuyến 
tính khi tăng hàng lượng silicafum. Các tính 
chất cơ học đạt được tối ưu ở hàm lượng 
silicafum là 1,5 PKL. Trên cơ sở phân tích bằng 
ảnh SEM và DSC chỉ ra rằng nhiệt độ hóa thủy 
tinh của mẫu có silicafum cao hơn mẫu không 

có silicafum và ở nhiệt độ 520oC thì mẫu không 
có chất gia cường bị phân hủy (91,13%) lớn hơn 
mẫu có chất gia cường (90,65%). 
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